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Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu về giá trị an sinh của con cái trong
các gia đình Việt Nam hiện đại qua cách tiếp cận giá trị con cái.
Giá trị an sinh của con cái chịu ảnh hưëng mạnh bởi các nhân
tố hiện đại hóa như trình độ học vấn cao, cư trú ở đô thị và mức
sống khá giả. Tuy không ®ưîc đề cao như giá trị tâm lý – tình
cảm nhưng trong khi hệ thống bảo trợ xã hội công còn phát triển
chưa tư¬ng xứng, khu vực dịch vụ tư nhân còn nhỏ bé và sự
chăm sóc của cộng đồng còn hạn chế, trong thời gian tới, giá trị
an sinh con cái vẫn tiếp tục ®ưîc coi trọng trong gia đình Việt
Nam(1). 

Từ khóa: Giá trị; Giá trị an sinh; Gia đình; Quan hệ cha mẹ -
con cái.

1. Mở đầu

Giá trị con cái ở gia đình có tính phổ quát trong mọi xã hội và là một
thành tố gắn kết trong hệ giá trị, chuẩn mực hôn nhân - gia đình và giá trị,
chuẩn mực xã hội nói chung. Con cái là điều kiện quan trọng trong thực
hiện chức năng sinh sản, tái sản xuất xã hội của cha mẹ (Ngô Thị Tuấn
Dung, 2012). Trong gia đình Việt Nam truyền thống, con cái ®ưîc đặc biệt
coi trọng (trăm mặt của không bằng một mặt con). Bố mẹ sống vì con



cháu, xây dựng cuộc sống, tạo tiền đề cho cuộc đời và sự nghiệp của con
cháu (con hơn cha là nhà có phúc) (Hồ Bá Thâm, 2006:483-484). Hôn
nhân và gia đình chỉ mang ý nghĩa đầy đủ nhất khi có con. Không chỉ xác
định bản sắc và vị thế của cha mẹ trong gia đình và xã hội, con cái còn
đóng góp vào kinh tế của hộ gia đình, là “của để dành” của cha mẹ và là
ngưêi chăm sóc cha mẹ lúc về già (trẻ cậy cha, già cậy con). Vì vậy, giá
trị an sinh của con cái ®ưîc coi là một trong bốn giá trị cơ bản của gia đình
Việt Nam truyền thống(2) và là một trong những nguyên nhân giải thích
mong muốn có đông con và sự ưa thích con trai (Lê Ngọc Văn, 2012:
192). 

Trong gia đình Việt Nam hiện đại, giá trị an sinh của con cái vẫn luôn
®ưîc coi là một trong những giá trị cơ bản và có ý nghĩa quan trọng với
gia đình (Hoàng Đốp, 2004; Ngô Thị Tuấn Dung, 2012; Nguyễn Lan
Phư¬ng, 1995). Kết quả khảo sát tại Hà Nội năm 2014 của Đoàn Kim
Thắng (2017) còng cho thấy 86,6% ngưêi ®ưîc hái cho rằng con cái là
ngưêi chăm sóc bố mẹ lúc về già và không có sự chênh lệch giữa nông
thôn và thành thị. Khi những điều kiện dịch vụ xã hội, hệ thống an sinh xã
hội chưa đảm bảo để phục vụ cho các nhu cầu của gia đình, đặc biệt là của
ngưêi cao tuổi thì con cái vẫn là nhân tố đóng vai trò quan trọng để chăm
lo tuổi già cho bố mẹ (Hoàng Đốp, 2004). Kết quả Điều tra gia đình Việt
Nam 2006 cho thấy 39,5% ngưêi cao tuổi có nguồn sống chính từ con
cháu chu cấp và 47,3% nhận ®ưîc trợ giúp về vật chất của con cháu sống
xa gia đình trong 12 tháng qua (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các
cơ quan khác, 2008). Kết quả Điều tra gia đình Hà Nội 2010 cũng cho
thấy hơn 20,7% con cái thưêng xuyên hỗ trợ tiền bạc cho cha mẹ và
23,3% thưêng xuyên hỗ trợ về vật chất (Lê Ngọc Lân & Nguyễn Hà Đông,
2014). 

Tuy nhiên, giá trị an sinh của con cái đang bị suy giảm và có xu hưíng
chuyển từ giá trị vật chất - kinh tế sang giá trị tinh thần - tình cảm (Hoàng
Đốp, 2004; Ngô Thị Tuấn Dung, 2012). Kết quả nghiên cứu tại Thái Bình
cho thấy sau 10 năm (1984-1994), giá trị an sinh của con cái từ vị trí ưu
tiên số 1, tư¬ng ®ư¬ng với 80% ngưêi lựa chọn, xuống vị trí thứ 4 với 30%
số phụ nữ lựa chọn (Nguyễn Lan Phư¬ng, 1995). 

Nhìn chung, nghiên cứu về giá trị của con cái nói chung và giá trị an
sinh của con cái nói riêng đã ®ưîc chó ý nhiều hơn trong những năm gần
đây. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu về giá trị an sinh của con cái
thưêng có quy mô và dung lưîng mẫu nhỏ (Đoàn Kim Thắng, 2017;
Hoàng §èp, 2004; Nguyễn Lan Phư¬ng, 1995), hoặc sử dụng cách tiếp
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cận định tính làm phư¬ng pháp chính để khám phá vấn đề (Ngô Thị Tuấn
Dung, 2012). Một số các nghiên cứu quy mô lớn có đề cập đến giá trị an
sinh của con cái như Điều tra gia đình Việt Nam nhưng mới dừng lại ở sử
dụng giá trị an sinh nhưmét lý do lý giải cho sự ưa thích con trai chứ chưa
đi sâu vào phân tích giá trị an sinh như một đối tưîng nghiên cứu độc lập
(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008: 93). Một số
nghiên cứu phân tích quan niệm về chăm sóc đời sống vật chất hay tinh
thần cho ngưêi cao tuổi thưêng tập trung phân tích dưíi khía cạnh trách
nhiệm và nghĩa vụ của con cái hơn là giá trị an sinh (Lê Ngọc Lân &
Nguyễn Hà Đông, 2014) hoặc tập trung lý giải tầm quan trọng của giá trị
này nhưng còn thiếu các bằng chứng thực nghiệm (Lê Ngọc Văn, 2012).

Bài viết tìm hiểu về giá trị an sinh của con cái thông qua phân tích dữ
liệu của 1.315 ngưêi đã làm cha mẹ trong nghiên cứu “Những giá trị cơ
bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do Viện Nghiên cứu Gia đình và
Giới tiến hành năm 2016-2017. Nghiên cứu này thuộc chư¬ng trình
“Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nưíc và hội nhập quốc tế”. 

2. Khái niệm và cách tiếp cận 

Mô hình và các luận điểm chính của khái niệm giá trị con cái ®ưîc xem
như sự chính xác hóa về mặt khái niệm cho “lý thuyết chuyển đổi dân số
học” vốn cho rằng cùng với sự phát triển kinh tế, giá trị của con cái giảm
(và chi phí nuôi con tăng) dẫn tới tỷ lệ sinh giảm. Khái niệm “giá trị con
cái” ®ưîc bắt nguồn từ một công trình nghiên cứu do Fawcett (1972,
1973) dẫn dắt, trong đó các quan điểm lý thuyết chính ®ưîc phát triển bởi
Hoffman & Hoffman (1973) để chuẩn bị cho mét chư¬ng trình nghiên cứu
quốc tế về giá trị con cái ®ưîc thực hiện tại 9 nưíc từ những năm 1970
nhằm tìm hiểu động lực sinh và nuôi con (dẫn theo Nauck, 2014). Nghiên
cứu này sau đó đã ®ưîc lặp lại ở một số nưíc và mở rộng thành 14 nưíc
vào những năm 2000 (Kagitcibasi & Atace, 2005a, 2005b). 

Theo cách tiếp cận này, giá trị con cái không phải bất biến mà thay đổi
theo những biến đổi xã hội và văn hóa. Do đó, giá trị con cái là “®ưêng
nối khoảng trống” quan trọng giữa các điều kiện văn hóa và xã hội
(Nauck, 2014). Giá trị con cái liên quan đến bản chất và mức độ giá trị
(tiềm năng) của con cái đối với cha mẹ, tạo động lực cho quyết định sinh
con của cha mẹ (Arnold và cộng sự, 1975 dẫn theo Mayer &
Trommsdorff, 2010). “Giá trị con cái liên quan đến những chức năng con
cái thực hiện hoặc những nhu cầu của cha mẹ mà con cái có thể đáp ứng”
(Hoffman & Hoffman 1973:19-20 dẫn theo Nauck & Klaus, 2007). Nói
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cách khác, giá trị con cái ®ưîc xem như tổng lợi ích cha mẹ đạt ®ưîc khi
nuôi con trừ đi chi phí nuôi con. Chi phí và lợi ích con cái mang lại cho
cha mẹ bao gồm cả khía cạnh kinh tế, tâm lý và xã hội (Kagitcibasi, 1982).
Rõ ràng, cách tiếp cận này nhìn nhận giá trị con cái theo quan niệm của
cha mẹ và ®ưîc đặt trong mối quan hệ bất đối xứng cơ bản giữa cha mẹ
và con cái, nghĩa là cha mẹ có thể lựa chọn việc sinh con hoặc không sinh
con nhưng con cái không thể chọn cha mẹ (Nauck, 2014). 

Theo Kagitcibasi (1982), giá trị con cái ®ưîc chia làm ba loại hình cơ
bản gồm giá trị tâm lý, giá trị xã hội và giá trị kinh tế/hiệu quả. Giá trị tâm
lý liên quan đến những niềm vui, hạnh phúc, tự hào mà con cái mang lại
cho cha mẹ. Giá trị xã hội gắn với những công nhận về mặt xã hội mà con
ngưêi ®ưîc hưëng khi họ trở thành cha mẹ. Giá trị kinh tế bao gồm những
lợi ích mà con cái mang lại cho cha mẹ cả khi còn nhỏ còng như khi
trưëng thành. Khi còn nhỏ, con cái có thể làm các công việc nhà và kiếm
tiền đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình. Khi trưëng thành, con cái trở
thành một dạng bảo hiểm tuổi già cho cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ khi
về già. Như vậy, giá trị an sinh tuổi già là một thành phần cấu thành giá
trị kinh tế của con cái. ở các nưíc đang phát triển đây là một giá trị quan
trọng của con cái và là một trong những động lực cơ bản dẫn tới quyết
định sinh con và nuôi con còng như tâm lý ưa thích con trai ở hầu hết các
xã hội mà giá trị an sinh của con trai cao hơn con gái (Kagitcibasi, 1982;
Kagitcibasi & Atace, 2005a). Dưíi góc độ kinh tế, Schultz (1974) còng
cho rằng con cái là vốn con ngưêi quan trọng của cha mẹ, đặc biệt đối với
những ngưêi nghèo. ở các nưíc nghèo, con cái có đóng góp quan trọng
vào thu nhập của cả hộ gia đình trong tư¬ng lai bằng cách làm việc nhà và
kiếm tiền cho gia đình cũng như nuôi dưìng và chăm sóc cha mẹ già. 

Giá trị an sinh của con cái nói riêng và giá trị kinh tế nói chung có quan
hệ chặt chẽ với mức độ phát triển xã hội hay quá trình hiện đại hóa. Xã
hội càng phát triển thì giá trị kinh tế của con cái càng giảm trong khi giá
trị tâm lý ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, sự suy giảm của
giá trị kinh tế của con cái không đồng nghĩa với sự suy giảm giá trị tổng
thể của con cái bởi sự tăng giá trị tâm lý (Kagitcibasi & Atace, 2005a).
Hiện đại hóa làm giảm phụ thuộc về kinh tế giữa các thành viên trong gia
đình thông qua cấu trúc việc làm mang tính cá nhân hóa, tăng cơ hội việc
làm trả công ngoài gia đình cho phụ nữ và phát triển các hệ thống an sinh
xã hội chăm sóc cho ngưêi cao tuổi do nhà nưíc vận hành (Mayer &
Trommsdorff, 2010). Do đó, trong các xã hội mà các thiết chế chăm sóc
chính thức cho ngưêi cao tuổi thay thế cho các khu vực phi chính thức, cha
mẹ ít đề cao giá trị an sinh của con cái hơn. Ngưîc lại, trong các xã hội
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mà mức độ phát triển khoa học công nghệ thấp và thiếu vắng các thiết chế
bảo trợ xã hội như bảo hiểm thất nghiệp, chăm sóc y tế miễn phí, nhà
dưìng lão, chức năng an sinh tuổi già ®ưîc thực hiện bởi gia đình và
những ngưêi con trưëng thành. Nói cách khác, trong các xã hội mà giá trị
an sinh của con cái ®ưîc đề cao, ngưêi cao tuổi có xu hưíng ®ưîc chăm
sóc bởi gia đình và dòng họ nhiều hơn bởi các thiết chế chăm sóc chính
thức. Như vậy, sự thay đổi giá trị của con cái có quan hệ nhân quả với mức
độ phát triển xã hội. Sự suy giảm giá trị an sinh tuổi già của con cái qua
các quá trình phát triển xã hội đóng vai trò then chốt làm giảm tỷ lệ sinh
còng như điều chỉnh các giá trị và thực tiễn liên quan đến địa vị của con
cái và việc chăm sóc ngưêi cao tuổi trong xã hội (Kagitcibasi, 1982). Xét
theo nơi cư trú, giá trị an sinh của con cái ở nông thôn và các khu vực kém
phát triển ®ưîc đề cao hơn ở thành thị (Klaus và cộng sự, 2007). Trình độ
học vấn cũng là yếu tố tác động rất mạnh đến giá trị an sinh. Trình độ học
vấn của ngưêi mẹ càng cao thì giá trị an sinh của con cái càng giảm
(Kagitcibasi, 1982; Klaus và cộng sự, 2007). Tư¬ng tự, giá trị an sinh của
con cái cũng tỷ lệ nghịch với mức sống của hộ gia đình (Klaus và cộng sự,
2007). 

Ngoài ra, giá trị an sinh cũng tỷ lệ thuận với mong muốn ®ưîc con cái
hỗ trợ về kinh tế và số con mong muốn (Kagitcibasi, 1982). Khi ®ưa vào
phân tích sâu, yếu tố việc làm của ngưêi mẹ tác động không đáng kể đến
giá trị an sinh của con cái (Klaus và cộng sự, 2007).

Bài viết áp dụng cách tiếp cận giá trị con cái với giả thuyết rằng giá trị
an sinh tuổi già của con cái ở Việt Nam vẫn có vai trò quan trọng mặc dù
đối với các nhóm có yếu tố hiện đại hóa như trình độ học vấn cao, điều
kiện kinh tế tốt hơn, có điều kiện giao tiếp với cuộc sống hiện đại hơn
(sống ở đô thị), giá trị an sinh sẽ ít ®ưîc coi trọng hơn. Tuy nhiên, do ảnh
hưëng mạnh mẽ của tư tưëng đạo hiếu và các giá trị văn hóa truyền thống
còng như những rào cản về kinh tế và hệ thống an sinh, sự biến đổi giá trị
an sinh của con cái không diễn ra một cách tuyến tính. 

3. Hệ biến số

Giá trị an sinh của con cái ®ưîc đo lưêng qua mức độ đồng ý với nhận
định “có con để có ngưêi chăm sóc khi tuổi già”. Phư¬ng án trả lời dựa
theo thang Likert 5 điểm từ “rất không đồng ý” (1) đến “hoàn toàn đồng
ý” (5). Để thuận lợi cho quá trình tính toán, chúng tôi mã hoá mức độ đồng
ý thành biến nhị phân với hai phư¬ng án: (1) đồng ý và (0) không đồng ý.

Các biến số độc lập ®ưîc ®ưa vào phân tích bao gồm các biến số liên
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quan đến đặc trưng nhân khẩu học của ngưêi trả lời gồm giới tính, dân tộc,
nghề nghiệp, đoàn hệ hôn nhân và trình độ học vấn của ngưêi trả lời; và
các biến số liên quan đến điều kiện sống của hộ gia đình gồm nơi cư trú,
vùng miền và mức sống. Yếu tố mức sống là một biến số tổng hợp ®ưîc
tính toán dựa trên ba nhóm chỉ số (1) 20 loại thiết bị hiện đại mà gia đình
sở hữu như tủ lạnh, máy giặt, « tô hay điều hoà nhiệt độ; (2) loại hình nhà
ở của hộ gia đình; và (3) phân loại hộ nghèo và ®ưîc chia thành ba mức:
khá giả, trung bình và nghèo. Ngoài ra, mức độ đồng tình với nhận định
“con cái phải hỗ trợ kinh tế cho cha mẹ” và “con cái đã có gia đình và sống
riêng thì vẫn phải làm cho bố mẹ có cuộc sống thoải mái” cũng ®ưîc sử
dụng làm các biến số độc lập và mã hóa thành biến nhị phân. 

4. Giá trị an sinh của con cái

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ngưêi trả lời đồng ý với nhận định
“có con để có ngưêi chăm sóc khi tuổi già” chiếm tỷ lệ cao với 78,24%
ngưêi đồng ý (bao gồm đồng ý và rất đồng ý). Mức điểm bình quân đạt
3,85 (độ lệch chuẩn 0,871). Số liệu này tiếp tục khẳng định sự phổ biến
của tư tưëng “già cậy con”, của giá trị an sinh tuổi già trong xã hội Việt
Nam hiện nay. Trong bối cảnh cả nưíc hiện mới có khoảng 23% ngưêi cao
tuổi (tư¬ng ®ư¬ng khoảng 2 triệu ngưêi) đang ®ưîc hưëng lư¬ng hưu và
trợ cấp bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm Việt Nam, 2013 dẫn theo Đặng Nguyên
Anh & Trịnh Duy Luân, 2014), sự trợ cấp và chăm sóc của con cái đối với
ngưêi cao tuổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả này cũng phù hợp
với hoàn cảnh chung ở các nưíc đang phát triển. Theo đó, khi hệ thống an
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sinh xã hội, hệ thống chăm sóc xã hội cho ngưêi cao tuổi còn chưa hoàn
thiện, vai trò chăm sóc của gia đình cũng như giá trị an sinh của con cái
vẫn có ý nghĩa quan trọng (Klaus và cộng sự, 2007). 

Tuy nhiên, mức độ chấp nhận giá trị an sinh của con cái vẫn thấp hơn
đáng kể so với giá trị tâm lý, tình cảm. Nhận định “con cái đem lại niềm
vui và hạnh phúc” ®ưîc 66,8% ngưêi rất đồng ý và 31,9% ngưêi đồng ý.
Tư¬ng tự, tỷ lệ ngưêi đồng ý với nhận định “con cái góp phần củng cố mối
quan hệ giữa vợ và chồng” cũng chiếm đa số (tỷ lệ tư¬ng ứng là 66,1% và
30,4%). Rõ ràng, giá trị tâm lý của con cái vẫn ®ưîc đề cao hơn giá trị an
sinh nói riêng và giá trị kinh tế nói chung. Kết quả này cũng tư¬ng đồng
với xu hưíng chung của một số nưíc đang phát triển ở châu ¸ (Klaus và
cộng sự, 2007).

Giá trị an sinh của con cái tỷ lệ nghịch với trình độ học vấn của ngưêi
trả lời (p<0,001). Nhóm ngưêi có trình độ tiểu học chấp nhận quan niệm
này chiếm tỷ lệ đa số với 93,3%. Ngưîc lại, tỷ lệ đồng ý ở nhóm ngưêi có
trình độ từ trung học phổ thông trở lên là thấp nhất với 59,5%. 

Có sự chênh lệch trong đánh giá về giá trị an sinh giữa các đoàn hệ hôn
nhân, tập trung vào nhóm kết hôn trưíc năm 1999 và nhóm kết hôn từ năm
2000 đến nay (p<0,05) trong đó nhóm kết hôn từ năm 2000 đến nay có tỷ
lệ đồng ý với quan niệm này thấp hơn (81,7% và 74,7%).

Mức độ đồng tình với nhận định “có con để có ngưêi chăm sóc khi tuổi
già” có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm dân tộc. Ngưêi Kinh đồng ý
với nhận định này chiếm 76,4%, thấp hơn 16,5 điểm phần trăm so với
ngưêi dân tộc thiểu số (p<0,001). 

Xét theo giới tính, tỷ lệ nữ đề cao giá trị an sinh chiếm 79,9%, cao hơn
không đáng kể so với tỷ lệ này ở nam (76,9%). Tỷ lệ ngưêi có việc làm
đồng ý với nhận định “có con để có ngưêi chăm sóc khi tuổi già” cao hơn
nhóm chưa có việc làm (79,2% so với 74,9%). Tuy nhiên, đáng chú ý là
trong cả hai tư¬ng quan này, mức chênh lệch đều không có ý nghĩa về mặt
thống kê.

Các yếu tố liên quan đến đặc trưng của hộ gia đình như mức sống, nơi
cư trú và vùng miền đều có quan hệ chặt chẽ với giá trị an sinh của con
cái (p<0,001). Mức sống của hộ gia đình tỷ lệ nghịch với giá trị này. Gần
60% ngưêi ®ưîc hỏi thuộc các hộ gia đình có mức sống khá giả đồng ý
với nhận định “có con để có ngưêi chăm sóc khi tuổi già”, thấp hơn nhiều
so với nhóm có mức sống trung bình (77,5%) và nghèo (91,8%). Tư¬ng
tù, ngưêi trả lời sống ở đô thị chấp nhận quan niệm này thấp hơn khoảng
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một phần ba so với nhóm sống ở nông thôn. Về khía cạnh vùng miền, các
vùng có trình độ phát triển kinh tế xã hội càng cao càng ít coi trọng giá trị
an sinh hơn. Ngưêi dân sống ở hai khu vực kinh tế phát triển nhất cả nưíc
là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ coi trọng giá trị an sinh thấp
nhất cả nưíc với tỷ lệ tư¬ng ứng là 69,3% và 66,7%. Ngưîc lại, Tây
Nguyên – vùng kinh tế phát triển chậm nhất cả nưíc là vùng đề cao giá trị
an sinh của con cái cao nhất cả nưíc với 96,5%. 

Các yếu tố liên quan đến mong đợi của ngưêi trả lời ®ưîc con cái hỗ
trợ kinh tế cũng có quan hệ chặt chẽ với giá trị an sinh của con cái
(p<0,001). Nhóm ngưêi trả lời cho rằng “con cái phải hỗ trợ kinh tế cho
cha mẹ” đề cao giá trị an sinh của con cái hơn nhóm phản đối nhận định
này gần 20 điểm phần trăm. Tư¬ng tù, 84,7% ngưêi trả lời đồng ý với
nhận định “con cái đã có gia đình và sống riêng thì vẫn phải làm cho bố
mẹ có cuộc sống thoải mái”, coi trọng giá trị an sinh của con cái, cao hơn
đáng kể so với nhóm còn lại (68,5%).

Như vậy, giá trị an sinh của con cái vẫn đóng vai trò quan trọng trong
các gia đình Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, giá trị này hiện nay không
®ưîc đề cao bằng giá trị tâm lý, tình cảm. Kết quả phân tích hai biến cho
thấy các yếu tố liên quan đến hiện đại hóa như trình độ học vấn cao, cư
trú ở đô thị hoặc các vùng kinh tế phát triển, và có mức sống khá giả có
quan hệ chặt chẽ với giá trị an sinh của con cái. Các nhân tố liên quan đến
mong đợi của ngưêi trả lời về sự hỗ trợ kinh tế của con cái cũng tỷ lệ thuận
với giá trị này. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu quốc tế về
mối quan hệ giữa hiện đại hóa và mong đợi ®ưîc hỗ trợ về kinh tế của
ngưêi trả lời với giá trị an sinh tuổi già của con cái (Kagitcibasi, 1982;
Mayer & Trommsdorff, 2010).

5. Các yếu tố tác động đến giá trị an sinh của con cái

Để tìm hiểu chính xác hơn về tác động của các nhân tố đến giá trị an
sinh tuổi già của con cái, chúng tôi sử dụng phư¬ng pháp phân tích hồi
quy logistic. 

Kết quả phân tích hồi quy đa biến tiếp tục khẳng định ảnh hưëng của
các yếu tố hiện đại hóa như trình độ học vấn cao, mức sống khá giả và cư
trú ở đô thị đến giá trị an sinh tuổi già của con cái ở các mức độ khác nhau.
ảnh hưëng của yếu tố mức sống và nơi cư trú trong mô hình 3 tuy có bị
giảm so với mô hình 2 nhưng vẫn khá mạnh. Điều kiện kinh tế càng cao,
ngưêi trả lời càng ít coi trọng giá trị an sinh tuổi già của con cái. Những
ngưêi sống trong các hộ nghèo có xu hưíng đề cao giá trị an sinh cao gấp
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Bảng 1. Mô hình hồi quy đa biến các yếu tố tác động đến 
giá trị an sinh của con cái

Mức ý nghĩa thống kê: *:p < 0,05    **: p < 0,01   ***: p < 0,001



2,65 lần so với nhóm sống trong các hộ khá giả. Tư¬ng quan này ở nhóm
hé trung bình là 1,84 lần. Xét về nơi cư trú, ngưêi dân nông thôn đề cao
giá trị an sinh cao gấp 2,16 lần ngưêi dân thành thị. Kết quả này cũng phù
hợp với tình trạng hiện nay rất ít ngưêi cao tuổi ở nông thôn ®ưîc hưëng
lư¬ng hưu, trợ cấp mà đa phần sống bằng chính sức lao động của mình
hoặc hỗ trợ từ gia đình (Đặng Nguyên Anh & Trịnh Duy Luân, 2014).

Tác động của trình độ học vấn đến giá trị an sinh của con cái suy giảm
khá rõ rệt khi ®ưa thêm các yếu tố về đặc trưng của hộ gia đình và mong
muốn ®ưîc hỗ trợ kinh tế từ con cái. ở mô hình 1, ngưêi có trình độ tiểu
học trở xuống coi trọng giá trị an sinh cao gấp 7,68 lần so với ngưêi có
trình độ trên trung học phổ thông nhưng trong mô hình 2, mức chênh lệch
này đã giảm xuống còn 3,03 lần và 2,42 lần ở mô hình 3. ảnh hưëng của
trình độ học vấn trung học cơ sở cũng giảm một nửa qua ba mô hình trong
khi yếu tố trình độ trung học phổ thông đã không còn tác động ở các mô
hình sau. 

Khi ®ưa vào phân tích đa biến, tác động của yếu tố vùng miền đến giá
trị an sinh tuổi già của con cái suy giảm rõ rệt. Đáng lưu ý là trong mô
hình 2, ngưêi dân ở khu vực Tây Nguyên đề cao giá trị an sinh của con cái
gấp 10 lần so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi ®ưa thêm nhóm
yếu tố mong muốn ®ưîc hỗ trợ kinh tế từ con cái, mức chênh lên tới hơn
12 lần. 

Các yếu tố liên quan tới mong muốn của ngưêi trả lời ®ưîc con cái hỗ
trợ kinh tế ảnh hưëng khá mạnh đến giá trị an sinh của con cái. Ngưêi trả
lời không đồng ý với nhận định “con cái phải hỗ trợ kinh tế cho cha mẹ”
có xu hưíng chấp nhận giá trị an sinh chỉ bằng khoảng một phần hai so
với nhóm còn lại. Tình trạng tư¬ng tự diễn ra giữa nhóm không đồng ý và
đồng ý với nhận định “con cái dù đã có gia đình và sống riêng thì vẫn
phải làm cho cuộc sống của bố mẹ thoải mái”. 

Khi ®ưa vào mô hình hồi quy đa biến, yếu tố dân tố dân tộc của ngưêi
trả lời và đoàn hệ hôn nhân không còn ảnh hưëng đến giá trị an sinh của
con cái. 

6. Thảo luận

Có thể thấy, bất chấp những biến đổi to lớn trong đời sống kinh tế, văn
hóa và xã hội ở Việt Nam, giá trị an sinh của con cái vẫn đóng vai trò quan
trọng trong các gia đình Việt Nam hiện đại. Trong khi hệ thống bảo trợ xã
hội công còn chưa phát triển phù hợp, khu vực dịch vụ tư nhân còn nhỏ bé
và sự chăm sóc của cộng đồng còn hạn chế, trong thời gian tới, giá trị an
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sinh của con cái vẫn tiếp tục ®ưîc coi trọng ở Việt Nam. Kết quả này cũng
phù hợp với xu hưíng chung của các nưíc đang phát triển cũng như các
chuẩn mực về pháp lý và văn hóa Việt Nam ®ư¬ng đại. Tuy nhiên, giá trị
an sinh của con cái hiện nay không ®ưîc đề cao bằng giá trị tâm lý, tình
cảm. 

Các nhân tố hiện đại hóa như trình độ học vấn cao, cư trú ở đô thị và
mức sống khá giả có ảnh hưëng đáng kể tới giá trị an sinh của con cái. Kết
quả này phù hợp với các nghiên cứu quốc tế về mối quan hệ giữa hiện đại
hóa với giá trị an sinh tuổi già của con cái (Kagitcibasi, 1982; Mayer &
Trommsdorff, 2010). Tuy chưa có đủ các bằng chứng trực tiếp để khẳng
định sự suy giảm giá trị an sinh của con cái nói chung nhưng theo chiều
hưíng phát triển hiện đại của đất nưíc hiện nay, xu hưíng này nhiều khả
năng diễn ra. Tất nhiên, các yếu tố hiện đại hóa không dẫn tới sự suy giảm
giá trị an sinh một cách tuyến tính vì quá trình này còn chịu tác động của
nhiều rào cản kinh tế, văn hóa và xã hội. Các nhân tố liên quan đến mong
đợi của ngưêi trả lời về sự hỗ trợ kinh tế của con cái ảnh hưëng tích cực
tới giá trị này. Như đã phân tích ở trên, trong điều kiện tỷ lệ ngưêi cao tuổi
có lư¬ng hưu và bảo hiểm xã hội còn thấp và một tỷ lệ lớn vẫn đang phải
phụ thuộc chính vào sự trợ cấp của con cháu, giá trị an sinh tuổi già của
con cái sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong gia đình Việt Nam
hiện đại.n

Chú thích
(1)
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